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MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH NHI VỚI BIỂU HIỆN 
ĐAU ĐẦU, ĐỘNG KINH VÀ MÙ VÕ NÃO TẠM THỜI 

 
Lê Văn Tuấn1, Nguyễn Thị Hồng Thê2 

 
Bệnh án 
Bệnh nhi nam, sanh năm 1993, địa chỉ Lâm Đồng, nhập viện ngày 18/02/2003 với lý 
do nhập viện là đau đầu và co giật. 
 Tiền căn bản thân: về sản khoa bé sanh hút, đủ tháng, cân nặng lúc sanh 1900 
g, sau sanh bé phát triển bình thường (3 tháng biết lật, 12 tháng biết đi và nói, hiện 
học lớp 4 và là học sinh giỏi); không có tiền căn sốt co giật, không tiền căn đk. 
 Tiền căn gia đình: bn là con đầu (có em 6 tuổi, bình thường), gia đình không 
ghi nhận bị đk hay bị bệnh về thần kinh. 
 Cách nhập viện khoảng 9 tháng, bé bị đau đầu vùng chẩm, đau dữ dội, không 
ói, không chóng mặt, không co giật, không rối loạn ý thức. Cơn đau ngắn khoảng 1-2 
phút, sau cơn bé bình thường. Không ghi nhận yếu tố khởi phát cơn, không yếu tố 
giảm cơn. Lúc khởi đầu, bé bị một cơn đau đầu, và tái phát lại sau 1,5 tháng, về sau 
cơn đau thường hơn có khi một cơn mỗi ngày có khi nhiều cơn mỗi ngày. Bn được 
khám ở BV Đa Khoa Lâm Đồng nhưng không tìm được nguyên nhân và chưa được 
điều trị đặc hiệu. 
 Cách nhập viện 1,5 tháng, bn được khám ở BV Nhi Đồng I với chẩn đoán viêm 
xoang sàng và được điều trị (ngày 02/01/03) bằng Rovamycin 3 triệu đơn vị, ngày 2 
viên; Theralene 50mg, ngày 2 viên; Acemol 325mg, ngày 3 viên; MgB6, ngày 2 viên. 
Điều trị ngày 07/01/03 gồm Rovamycin 3 triệu đơn vị, ngày 2 viên; Prednisone 5mg, 
ngày 2 viên; Periactine 4mg, ngày 1 viên; Mucitux, ngày 2 viên. Ngày 13/02/03, bn 
lên cơn co giật toàn thân dạng co cứng, trong cơn mất ý thức, sau cơn lú lẫn nhẹ và 
hồi phục bình thường và được nhập vào khoa Thần Kinh BV Nhị Đồng II; ngày 
14/02/03, bn có nhiều cơn giật tương tự; ngày 18/02/03, bn có hơn 10 cơn giật tương 
tự, giửa các cơn bn tỉnh và sau cơn cuối cùng bn không nhìn thấy ở cả hai mắt. Xử trí 
được thực hiện: Seduxen 10mg, 1A tiêm bắp. Sau đó bé ngủ và sáng hôm sau (ngày 
19/02/03) dậy thì thấy lại bình thường. Lúc 14 giờ, ngày 19/02/03, bn có cơn gồng nhẹ 
sau đó mù cả hai mắt. Khám lúc này ghi nhận bé tỉnh; thị lực không ghi nhận được 
ánh sáng ở cả hai mắt, đồng tử 4mm, đều, phản xạ ánh sáng trực tiếp và đồng cảm 
đều cả hai bên, phản xạ thị mi mất cả hai mắt, đáy mắt bình thường; phản xạ mũi mi, 
phản xạ giác mạc bình thường; vận động, phản xạ gân cơ, cảm giác giác đều bình 
thường, không có phản xạ bệnh lý tháp; không có triệu chứng tiểu não. Khám tim, 
phổi đều bình thường. Không ghi nhận bất thường ở các cơ quan khác. Xử trí gồm: 

                                                 
1 ThS Bs, giảng viên, bộ môn Thần Kinh ĐHYD TP HCM 
2 Bs CKI, trưởng khoa Thần Kinh, BV Nhi Đồng II 
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seduxen 8mg (TB), Depakine 200mg, 1 viên ngày uống 2 lần, bé ngủ, tối dậy còn 
thấy hơi mờ và sáng 20/02/03 thì thị lực hồi phục bình thường. Ngày 20/02/03, bn lên 
cơn ĐK tương tự nhưng không có triệu chứng thị giác, sau cơn bé lú lẫn và có  các 
triệu chứng ảo giác. Ngày 21/02/03, cơn giật giảm. Từ 22-25/02/03 không có cơn giật. 
Ngày 26/02/03, bé có 3 cơn co cứng toàn thể và ảo giác sau cơn. Sau đó bé hoàn toàn 
bình thường, không cơn ĐK, không đau đầu cho đến khi xuất viện.  
Cận lâm sàng 
Đường huyết: 0,83g/l; Ion đồ máu: bình thường; CRP: 2,5mg/l; công thức máu: bình 
thường; SGOT, SGPT bình thường, BUN, Creatinine bình thường. 
CT scan sọ não: không thấy tổn thương nhu mô não; viêm xoang hàm Phải, dày niêm 
mạc dạng polype xoang bướm trái. 
Điện não: không ghi nhận sóng đk, sóng theta lan tỏa nhiều ở phía trước, sóng delta 
rãi rác hai bán cầu. 
 
Bàn luận 
Bệnh nhi nam, 10 tuổi, nhập viện vì co giật và đau đầu, bệnh sử ghi nhận cơn động 
kinh (đk) toàn thể dạng co cứng và mù võ tạm thời, không có tiền căn bản thân và gia 
đình bị bệnh thần kinh hay đk, khám thần kinh ngoài cơn bình thường, cận lâm sàng 
không ghi nhận bất thường ngoại trừ viêm xoang. Đau đầu trong trường hợp này là 
loại đau đầu nguyên phát chưa rõ loại. Trong các nguyên nhân đau đầu nguyên phát  
có biểu hiện mù võ tạm thời thì migraine thân nền là nguyên nhân được ghi nhận. 
Migraine là một rối loạn đau đầu nguyên phát có tính giai đoạn đặc trưng bởi sự kết 
hợp của nhiều thay đổi về thần kinh, tiêu hoá và hệ thần kinh thực vật. Migraine có 
thể có 4 giai đoạn như sau: giai đoạn báo trước, giai đoạn tiền triệu, giai đoạn đau đầu 
và giai đoạn hồi phục. Phân loại migraine theo phân loại của Hội Đau Đầu Quốc Tế 
gồm: 

1. Migraine không có tiền triệu 
2. Migraine với tiền triệu 

a. Tiền triệu điển hình 
b. Tiền triệu kéo dài 
c. Migraine liệt nửa người có tính gia đình 
d. Migraine thân nền 
e. Tiền triệu migraine không có đau đầu 
f. Migraine với tiền triệu khởi phát cấp 

3. Migraine liệt vận nhãn 
4. Migraine võng mạc 
5. Các hội chứng có tính chu kỳ ở trẻ em mà có thể là biểu hiện báo trước hay 

kết hợp với migraine 
a. Chóng mặt kịch phát lành tính ở trẻ em 
b. Liệt nửa người luân phiên ở trẻ em 
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6. Biến chứng của migraine 
a. Trạng thái migraine 
b. Nhồi máu do migraine 

7. Các rối loạn migraine nhưng không lấp đầy các tiêu chuẩn trên 
 
Tiền triệu của migraine thường kéo dài dưới 60 phút, và giữa tiền triệu với đau đầu có 
khoảng cách thường từ 60 phút đến vài giờ. Tiền triệu có thể chỉ có một mình hay đau 
đầu có thể trước hay cùng lúc với tiền triệu. Tiền triệu thường là các biểu hiện thị 
giác như ám điểm, các điểm nhấp nháy…đau đầu thường kéo dài từ 4-72 giờ ở người 
lớn và 2-48 giờ ở trẻ em. Tiêu chuẩn chẩn đoán migraine không có tiền triệu gồm có 
ít nhất 5 cơn; thời gian đau từ 4-72 giờ; có ít nhất hai trong bốn triệu chứng: đau đầu 
một bên, đau kiểu mạch đập, đau mức độ vừa hay dữ dội, đau tăng khi lên lầu hay khi 
gắng sức; có một trong hai triệu chứng: buồn nôn và/hay ói, sợ ánh sáng hay âm 
thanh; đồng thời loại trừ các nguyên nhân thực thể bằng hỏi bệnh sử và khám lâm 
sàng hoặc dùng cận lâm sàng. Migraine thân nền là một trong các biến thể của 
migraine (còn được gọi là migraine động mạch thân nền hay migraine Bickerstaff): 
triệu chứng thường ở bé gái tuổi thiếu niên, triệu chứng biểu hiện là bán manh và có 
thể tiến triển đến mù tạm thời. Ngoài ra, bn còn có các triệu chứng khác của thân não 
như thất điều, chóng mặt, ù tai, buồn nôn, ói, rung giật nhãn cầu, khó nói, dị cảm hai 
bên, thay đổi ý thức (23). Trường hợp bệnh nhi này không có các cơn đau đầu điển 
hình của migraine, không có các triệu chứng thân não, và có các cơn co giật toàn thể, 
do vậy chẩn đoán migriane thân nền trong trường hợp này là không thể. 
 Panayiotopoulos trong khi so sánh ảo giác thị giác cơ bản của 50 bn migraine 
và 20 bn đk thùy chẩm đã ghi nhận trong các cơn ĐK thùy chẩm thì ảo giác ưu thế là 
loại hình cầu hay tròn đa màu sắc so với loại đường thẳng trắng đen của migraine và 
các triệu chứng cơ bản này giúp phân biệt các cơn ĐK với migraine đặc biệt ở trẻ em 
và đồng thời loại bỏ ý kiến cho rằng migraine thúc đẩy hay gây ra ĐK (18). 
 Schon và Blau khi nghiên cứu đau đầu trong 100 bn ghi nhận 51 bn đau đầu 
sau cơn ĐK và đau đầu này thường kéo dài từ 6-72 giờ. Đa số đau đầu sau cơn thường 
kèm với các cơn ĐK lớn hơn là các cơn nhỏ. Cơn ĐK kích thích đau đầu như migraine 
trong 50% bn ĐK. Đau đầu sau cơn này xuất phát từ trong sọ và do dãn mạch sau cơn 
ÑK (21). 
 Andermann và Zifkin khi xem lại các hội chứng ĐK vô căn và mối liên hệ của 
chúng với migraine đã ghi nhận: ĐK thùy chẩm lành tính ở trẻ em là một hội chứng 
ĐK cục bộ lành tính với các triệu chứng thị giác và các triệu chứng ngoài cơn. Cơn 
ĐK thường được theo sau bởi đau đầu. Một số trẻ có thể không có triệu chứng thị giác 
trong cơn hay bất thường điện não ngoài cơn. ĐK thùy chẩm lành tính và ĐK rolando 
lành tính thường kèm với migraine. Liên quan chọn lọc của thùy chẩm và migraine 
hiện vẫn chưa được hiểu rõ. Migraine và ĐK là những rối loạn khác nhau, nhưng có 
cơ chế sinh lý bệnh và triệu chứng lâm sàng liên quan (2).  
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 Forderreuther và cộng sự ghi nhận tỉ lệ đau đầu sau cơn ĐK thay đổi từ 37% 
đến 51%. Không có mối liên hệ giửa vị trí ổ ĐK, vị trí đau đầu, hay phân loại đau 
đầu. Đau đầu kèm với các cơn ĐK cục bộ hay toàn thể thì thường gặp và ít được điều 
trị. Điều trị nên được đề cập cả hai hội chứng đau đầu và những hướng dẫn điều trị 
đau đầu nguyên phát. Sinh lý bệnh của đau đầu kết hợp với ĐK không thể được giải 
thích theo các hội chứng ĐK (6). 
 Một số tác giả cũng đã mô tả mù võ sau cơn ĐK và nhận thấy rối loạn hiếm 
này gặp chủ yếu ở trẻ em và hồi phục hoàn toàn sau 24 giờ (11, 26). 
 Nalin và cộng sự mô tả 13 trường hợp với các cơn ĐK thị giác. Có 10 trường 
hợp điện não có bất thường ở thùy chẩm. Một nửa trường hợp không có tiền căn quan 
trọng. Tất cả đều có trí thông minh và hành vi bình thường. Có 9 bn, triệu chứng thị 
giác trong cơn mất khi điều trị bằng thuốc chống ĐK và các tác giả nghĩ rằng các 
trường hợp này là hội chứng ĐK thùy chẩm của Gastaut (15).  
 Panayiotopoulos đã phát hiện ngoài thể ĐK thùy chẩm lành tính được mô tả 
bởi Gastaut thì còn có một thể khác ở lứa tuổi nhỏ hơn. Tác giả nhận thấy các cơn ĐK 
thùy chẩm lành tính ở trẻ em chiếm tỉ lệ 20-25% trong nhóm ĐK cục bộ lành tính ở 
trẻ em, và có hai dạng khởi phát sớm và muộn. Trong dạng sớm trẻ thường từ 1-12 
tuổi nhiều nhất là 5 tuổi, triệu chứng thường ban đêm, trẻ đang ngủ đột ngột thức dậy, 
ói, lệch hai mắt về một bên và sau đó chấm dứt bằng cơn co giật. Thuyên giảm 
thường 1-2 năm sau khởi phát. EEG thường là những sóng chậm và gai vùng chẩm và 
tăng khi nhắm mắt do lấy bỏ sự cố định và thị trường trung tâm (fixation-off 
sensitivity), 10-30% có sóng gai vùng trung tâm thái dương. 10% có EEG ngoài cơn 
bình thường. Một phần ba chỉ có 1 lần bị cơn ĐK; trong dạng muộn, bn có ảo thị và/ 
hay mù tạm thời thường từ vài giây đến dưới 3 phút và có thể tiến triển đến biểu hiện 
khác mà thường là giật nửa người. Bn có thể bị mất ý thức mà không có co giật. 30% 
đau đầu sau cơn và đau đầu này hiếm khi có tính chất mạch đập và hiếm nặng. Tuổi 
trung bình từ 7-8 tuổi, tiên lượng tốt, thường hồi phục sau 2-3 năm. EEG tương tự như 
dạng khởi phát sớm. Chẩn đoán phân biệt chính là migraine thân nền và migraine với 
tiền triệu mới được ghi nhận. Hội chứng mới này rất thường gặp, ít hơn 2,4 lần so với 
ĐK rolando lành tính và có tiên lượng tốt tương đương. Hội chứng  Panayiotopoulos 
này như ĐK rolando lành tính cần được nhận biết bởi những bác sĩ nhi khoa vì tiên 
lượng tốt, đồng thời có thể bị chẩn đoán sai với các tổn thương não cấp (4, 10, 12, 15, 
16, 25). Ổ ĐK không thể phát hiện bằng chụp cắt lớp điện toán, chụp cộng hưởng từ 
hay chụp mạch máu bằng cộng hưởng từ, tuy nhiên nó có thể được phát hiện bằng 
giảm lưu lượng máu não qua khảo sát SPECT ngoài cơn (20). 
 Ngoài các trường hợp ĐK lành tính trên thì mù võ liên quan đến ĐK có thể 
gặp trong hay sau cơn và có thể do những nguyên nhân khác (6, 22). Các cơn ĐK gây 
mù võ có thể gây tổn thương thị giác vĩnh viễn (1). Ngoài triệu chứng mù võ, các cơn 
ĐK có thể gây các triệu chứng thị giác khác như ảo thị, bán manh sau cơn với mất 
nhận thức nhận biết khuôn mặt hay có thể là mù vĩnh viễn (8, 24). Mù võ do ĐK có 
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thể kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày như trong trường hợp trạng thái mù do ĐK 
(status epilepticus amaurosis) (3, 22). 
 Ngoài hiện tượng mù võ do ĐK, một số tác giả còn ghi nhận điếc do cơn ĐK 
dù rằng hiện tượng này hiếm gặp hơn (7). 
 Mù võ do cơn ĐK cũng cần được chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân 
khác ngoài migraine như cơn thoáng thiếu máu não, ngộ độc CO, porphyrin cấp hay 
do tâm lý (13, 19). 
 Bn được mô tả trong trường hợp này ngoài các triệu chứng thị giác, đau đầu, co 
cứng  và co giật còn có các biểu hiện loạn thần và các biểu hiện loạn thần này là do 
hậu quả của ĐK (9). Các biểu hiện sau cơn khác có thể giúp định vị ổ tổn thương (14).  
Chẩn đoán sau cùng 
ĐK thùy chẩm lành tính ở trẻ em với biểu hiện mù võ sau cơn. 
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